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dịch vụ tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng chưa 
được thực hiện. Do đó, nhóm tác giả chọn đề tài nghiên 
cứu “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất 
lượng dịch vụ tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh” nhằm đo lường mức độ hài lòng của 
khách hàng, cũng như đề xuất đến các cơ quan quản 
lý nhà nước một số hàm ý quản trị để nâng cao sự hài 
lòng về chất lượng dịch vụ.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết
Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ là tâm điểm 

trong lĩnh vực nghiên cứu về dịch vụ công. Ở nước 
ngoài, Winsmiewski (2001) đã sử dụng các thang đo 
chất lượng dịch vụ trong mô hình SERVQUAL để đo 
lường chất lượng dịch vụ công của Scotland. Các kết 
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Theo UBND tỉnh Tây Ninh, thứ hạng 
các chỉ số phản ánh nền hành chính của 
tỉnh Tây Ninh ngày càng giảm so với các 
địa phương khác trên cả nước trong giai 
đoạn 2016-2020. Tỉnh Tây Ninh đứng 
thứ 40/63 về chỉ số hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 
quan hành chính nhà nước năm 2020. 
Sự quan tâm, vào cuộc của các sở, ban 
ngành tỉnh, các địa phương và nhận thức 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
đối với tầm quan trọng của các chỉ số nêu 
trên còn nhiều hạn chế, chưa được quan 
tâm đúng mức (XV, 2021). Cho đến nay, 
nghiên cứu khoa học về đề tài đánh giá 
sự hài lòng của khách hàng về chất lượng 
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Tóm tắt 
Bài viết đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ tại Chi cục 
Hải quan Khu công nghiệp (KCN) Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh). Kết quả khảo sát 200 doanh 
nghiệp tham gia thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng cho thấy, có 5 nhân 
tố tác động đến Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng, đó 
là: Phương tiện hữu hình; Sự tin cậy; Sự đáp ứng; Sự đảm bảo; Sự đồng cảm. Từ đó, nhóm tác 
giả đưa ra một số đề xuất, kiến nghị trong việc nâng cao sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của 
Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng.
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Summary
This study assesses factors afecting the satisfaction with service quality of Customs sub-department 
of Trang Bang Industrial Park, Tay Ninh province. Result from a survey of 200 enterprises 
engaging in customs procedures at the Customs sub-department of Trang Bang Industrial 
Park points out five influential factors which are Tangibles; Reliability; Responsiveness; 
Assurance; Empathy. Based on the obtained result, the authors make a number of suggestions 
and recommendations in improving the satisfaction with service quality of the Customs sub-
department of Trang Bang Industrial Park.
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được xây dựng dựa trên sự kết hợp của cơ 
sở lý thuyết của các mô hình SERVQUAL 
(Parasuraman và cộng sự, 1985), 
SERVPERF (Cronin và Taylor, 1992) 
gồm có 5 biến độc lập, gồm: Phương tiện 
hữu hình; Sự tin cậy; Sự đáp ứng; Sự đảm 
bảo; Sự đồng cảm và 1 biến phụ thuộc là 
Sự hài lòng (Hình).

Các giả thuyết nghiên cứu được đưa 
ra như sau:

H1: Phương tiện hữu hình tác động 
cùng chiều đến Sự hài lòng đối với chất 
lượng dịch vụ tại Chi cục Hải quan KCN 
Trảng Bàng

H2: Sự tin cậy tác động cùng chiều 
đến Sự hài lòng đối với chất lượng dịch 
vụ tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng

H3: Sự đáp ứng tác động cùng chiều 
đến Sự hài lòng đối với chất lượng dịch 
vụ tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng

H4: Sự đảm bảo tác động cùng chiều 
đến Sự hài lòng đối với chất lượng dịch 
vụ tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng

H5: Sự đồng cảm tác động cùng chiều 
đến Sự hài lòng đối với chất lượng dịch 
vụ tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng

Phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông 

qua khảo sát trực tuyến từ tháng 8-9/2021. 
200 bảng câu hỏi khảo sát theo hình thức 
trực tuyến thông qua các ứng dụng mạng 
xã hội, hoặc thư điện tử được phát ra tới 
các đối tượng là các doanh nghiệp tham 
gia thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan 
KCN Trảng Bàng. Nhóm tác giả thu được 
200 bảng trả lời hợp lệ được thực hiện xử 
lý trên phần mềm SPSS 20.0.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kiểm định độ tin cậy thang đo
Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, giá trị 

Cronbach’s Alpha của tất cả các thang 
đo đều thỏa mãn điều kiện (nằm trong 
khoảng từ 0,6-1). Thang đo có hệ số 
Cronbach’s Alpha thấp nhất là Sự hài 
lòng (0,918); cao nhất là Sự đồng cảm 
(0,946). Hệ số Cronbach’s Alpha của tất 
cả thang đo đều < 0,95, nên không có 
khả năng xuất hiện sự trùng lặp thang 
đo hoặc có mối quan hệ tuyến tính mạnh 
với các biến quan sát khác của nhóm. 
Ngoài ra, kết quả chỉ ra rằng, không có 
biến nào bị loại do hệ số “Cronbach’s 
Alpha if Item Deleted” của từng biến 
luôn thấp hơn Cronbach’s Alpha chung.

Bên cạnh đó, tất cả các biến đều thỏa 
mãn điều kiện về hệ số tương quan biến 

quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố của mô hình đều 
có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cung cấp dịch vụ 
công. Ali và cộng sự (2010) chỉ ra rằng, Phương tiện 
hữu hình; Sự tin cậy; Sự đáp ứng; Sự đảm bảo; Sự đồng 
cảm quyết định đến Mức độ hài lòng của người dân 
khi sử dụng dịch vụ công tại Malaysia. Nghiên cứu của 
Manzin và cộng sự (2012) cho thấy, 6 nhân tố gồm: 
Chất lượng nhân viên; Thông tin; Khả năng tiếp cận; 
Ưu tiên; Thủ tục; Phí dịch vụ có tác động đến Mức độ 
hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ công 
tại Slovenia.

Các nghiên cứu trong nước có liên quan đến khu 
vực công có thể kể đến nghiên cứu của Dũng (2021) 
với đề tài “Các nhân tố chất lượng dịch vụ hành chính 
công ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng của người 
dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang”. Thông qua điều 
tra 172 người dân, kết quả cho thấy, có 5 nhân tố gồm: 
Năng lực cán bộ; Cơ sở vật chất; Tin cậy; Thái độ phục 
vụ; Đồng cảm có ảnh hưởng đến Sự hài lòng của người 
dân, trong đó, nhân tố Năng lực cán bộ có tác động 
mạnh nhất. 

Dịch vụ hải quan là một trong những dịch vụ quan 
trọng của dịch vụ công. Một số nhà nghiên cứu đã tìm 
hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 
hàng đối với chất lượng dịch vụ hải quan. Trubitsyn và 
cộng sự (2017) kết luận rằng, việc phát triển năng lực 
của cán bộ hải quan góp phần cải thiện chất lượng dịch 
vụ hải quan, dẫn tới nâng cao mức độ hài lòng của họ. 
Trong khi đó, Aquino và cộng sự (2021) đã tiến hành 
nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của nhà xuất nhập khẩu về thủ tục nộp thuế điện 
tử tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh”. Nghiên cứu sử 
dụng mô hình SERVQUAL kết hợp thêm các nhân tố 
khác để xây dựng mô hình nghiên cứu đề nghị gồm: (1) 
Sự tin tưởng; (2) Khả năng đáp ứng; (3) Sự cảm thông; 
(4) Khả năng phục vụ; (5) Phương tiện hữu hình; (6) 
Minh bạch; (7) Phối hợp thực hiện với dữ liệu sơ cấp 
được thu thập từ 347 đáp viên. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, ngoại trừ nhân tố Khả năng đáp ứng không có ý 
nghĩa thống kê, thì các nhân tố còn lại đều có tác động 
cùng chiều đến Sự hài lòng.

Mô hình nghiên cứu đề xuất
Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về 

dịch vụ hải quan tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bảng 

HÌNH: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất
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độc lập có tương quan với biến phụ thuộc, thể hiện qua 
các giá trị Sig. = 0,000 < 0,05. 

Mặt khác, không tìm thấy mối tương quan nào giữa 
các biến độc lập. Giá trị Sig. của các biến này đều > 
0,05. Hệ số tương quan r không có ý nghĩa thống kê. 
Như vậy, kết quả này cũng dự báo rằng, không có hiện 
tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập với nhau.

Phân tích ANOVA cho thấy, giá trị Sig. = 0,000 < 
0,05 cho thấy, mô hình hồi quy tuyến tính này là phù 
hợp với tập dữ liệu và có thể suy rộng và áp dụng cho 
tổng thể.

Kết quả phân tích cũng cho thấy, giá trị R2 hiệu 
chỉnh = 0,689. Như vậy, kết luận rằng các biến độc lập 
giải thích được 68,9% sự biến thiên của biến phụ thuộc 
là Sự hài lòng. 

Đối với giá trị Sig. của Hằng số (Constant) = 1,000 
> 0,05 cho nên, giá trị Constant không có ý nghĩa thống 
kê, bị loại khỏi mô hình hồi quy. Tiếp theo, các giá trị 
Sig. của 5 biến độc lập đều cho kết quả = 0,000 < 0,05 
(Bảng 2). Vì vậy, cả 5 biến này đều có ý nghĩa thống 
kê, được sử dụng trong mô hình hồi quy, không có biến 
nào bị loại bỏ khỏi mô hình. 

Từ những phân tích trên, kết quả nghiên cứu đưa ra 
phương trình tuyến tính thể hiện mối quan hệ của các 
nhân tố trong mô hình: 

Y = 0,466*TC + 0,383*DU + 0,371*DC + 0,346*DB 
+ 0,274*HH

Ngoài ra, tất cả các giá trị VIF của 5 biến độc lập 
đều bằng 1. Như vậy, ta có thể kết luận rằng không 
xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hồi 
quy này.

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý

Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố tác động 

đến Sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ tại Chi cục 
Hải quan KCN Trảng Bàng đó là: Phương tiện hữu 
hình; Sự tin cậy; Sự đáp ứng; Sự đảm bảo; Sự đồng 
cảm. Trong đó, nhân tố Sự tin cậy có tác động mạnh 
nhất, còn nhân tố Phương tiện hữu hình có tác động 
thấp nhất.

Một số hàm ý
Theo nhóm tác giả, nhằm nâng cao sự hài lòng của 

khách hàng về chất lượng dịch vụ, Chi cục Hải quan 
KCN Trảng Bàng cần:

tổng đều > 0,3. Biến có hệ số tương quan 
biến tổng thấp nhất là 0,786 (các kênh 
thông tin tuyên truyền tài liệu niêm yết, 
gửi email đầy đủ).

Kết thúc bước phân tích hệ số 
Cronbach’s Alpha, nghiên cứu nhận 
được các biến thỏa mãn các điều kiện 
về độ tin cậy của thang đo đó là: Phương 
tiện hữu hình (HH); Sự tin cậy (TC); Sự 
đáp ứng (DU); Sự đảm bảo (DB); Sự 
đồng cảm (DC). 

Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Phân tích EFA các biến độc lập
Kết quả phân tích EFA cho thấy, 

các biến đều có hệ số tải nhân tố > 0,5. 
Trong đó, biến TC2 có hệ số Factor 
loading thấp nhất là 0,625. Bên cạnh đó, 
tất cả các biến cùng đạt giá trị hội tụ và 
phân biệt (các biến trong cùng thang đo 
thì cùng tải trên một nhân tố). 

Kết quả kiểm định cũng chứng tỏ mô 
hình thích hợp với dữ liệu mẫu nghiên 
cứu, có ý nghĩa thực tiễn.

Ngoài ra, các biến trong mô hình tương 
quan chặt chẽ với nhau.

Tổng phương sai trích của mô hình 5 
nhân tố có giá trị là 85,31% đã thỏa mãn 
điều kiện (> 50%). Vì vậy, mô hình 5 
nhân tố được chấp nhận. 5 nhân tố giải 
thích được 85,31% biến thiên dữ liệu của 
20 biến tham gia EFA.

Kết thúc phân tích EFA, không có biến 
nào trong 20 biến ban đầu bị loại bỏ. Mô 
hình hội tụ thành 5 nhân tố như ban đầu. 

Phân tích EFA biến phụ thuộc
Kết quả phân tích EFA cho thấy, 

các biến đều có hệ số tải nhân tố > 0,5. 
Trong đó, biến HL1 có hệ số Factor 
loading thấp nhất là 0,926. Bên cạnh đó, 
tất cả các biến cùng đạt giá trị hội tụ và 
phân biệt (các biến trong cùng thang đo 
thì cùng tải trên một nhân tố).

Kết quả kiểm định cũng chứng tỏ mô 
hình thích hợp với dữ liệu mẫu nghiên 
cứu, có ý nghĩa thực tiễn.

Ngoài ra, các biến trong mô hình 
tương quan chặt chẽ với nhau.

Tổng phương sai trích của mô hình 5 
nhân tố có giá trị là 85,97% đã thỏa mãn 
điều kiện lớn hơn mức 50%. Nhân tố giải 
thích được 85,97% biến thiên dữ liệu của 
ba biến tham gia vào EFA. Kết thúc phân 
tích EFA, không có biến nào bị loại bỏ. 

Phân tích tương quan
Kết quả phân tích tương quan Pearson 

cho thấy, 5 biến độc lập không có tương 
quan với nhau, thể hiện qua các giá trị 
Sig. = 1,000 > 0,05. Mặt khác, các biến 

BẢNG 1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO

Thang đo Cronbach’s 
Alpha

Hệ số tương quan biến tổng 
nhỏ nhất

Phương tiện hữu hình (HH) 0,936 0,786
Sự tin cậy (TC) 0,934 0,820
Sự đáp ứng (DU) 0,939 0,846
Sự đảm bảo (DB) 0,941 0,849
Sự đồng cảm (DC) 0,946 0,852
Sự hài lòng (HL) 0,918 0,833

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu
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về công nghệ, như: internet kết nối vạn 
vật (IoT), chuỗi khối (Blockchain), trí 
tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Bigdata), 
phân tích thông minh (BI), điện toán 
đám mây (Icloud)… 

Ba là, hoàn thiện và nâng cấp các 
kênh thông tin tuyên truyền, như: xây 
dựng cổng thông tin điện tử, bổ sung 
các tài liệu bằng tiếng nước ngoài. Tiếp 
theo, đơn vị cần nâng cấp trụ sở tiếp 
nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng. 
Về lâu dài, Chi cục hướng đến hiện đại 
hóa trang thiết bị, cũng như công tác 
kiểm tra, giám sát hải quan để giảm 
thiểu sự can thiệp của công chức trong 
các khâu này theo định hướng của Tổng 
cục Hải quan. 

Bốn là, tích cực tham gia vào các hoạt 
động chung của ngành Hải quan nhằm 
kết nối hỗ trợ quản lý điều hành của các 
bộ, ngành; cũng như tích cực tham gia 
phát triển quan hệ đối tác hải quan với 
doanh nghiệp. Đồng thời, Chi cục cần 
tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ đối 
tác với các đại lý hải quan.

Một là, hoàn thiện các chính sách về hải quan nhằm 
đảm bảo cho công tác phối hợp kiểm tra chuyên ngành 
giữa các bộ, ngành trở nên chặt chẽ, thống nhất hơn, từ 
đó, giảm thiểu thời gian chờ của các bên, tiết kiệm thời 
gian, chi phí cho doanh nghiệp. 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện theo các nhiệm 
vụ được phân công từ Cục Hải quan Tây Ninh, Tổng 
cục Hải quan, cùng với toàn ngành Hải quan trong 
việc tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin theo mô 
hình hải quan thông minh và ứng dụng thành tựu mới 

BẢNG 2: PHÂN TÍCH HỒI QUY

Mô hình
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa

t Sig. Kết luận
giả thuyếtB Sai số chuẩn Beta

1

(Hằng số) 0,000 0,039 0,000 1,000

HH 0,274 0,040 0,274 6,929 0,000 Chấp nhận

TC 0,466 0,040 0,466 11,783 0,000 Chấp nhận

DU 0,383 0,040 0,383 9,686 0,000 Chấp nhận

DB 0,346 0,040 0,346 8,754 0,000 Chấp nhận

DC 0,371 0,040 0,371 9,375 0,000 Chấp nhận

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu
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